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Tóm tắt 
Vi nhũ tương natri diclofenac được bào chế gồm pha nước, pha dầu, chất diện hoạt, đồng diện 

hoạt và chất làm tăng hấp thu. Tối ưu hóa công thức bào chế vi nhũ tương dựa trên mô hình thiết kế 
thí nghiệm truyền thống và mạng neuron nhân tạo. Theo mô hình đó, 13 công thức đã được thiết kế. 
Tỷ lệ các thành phần trong vi nhũ tương được lựa chọn làm biến độc lập. Phần trăm natri diclofenac 
giải phóng trong 1, 2, 3, 4, 5, 6 giờ được coi là các biến phụ thuộc. Các biến độc lập thay đổi ảnh 
hưởng có ý nghĩa thống kê đến tốc độ giải phóng natri diclofenac khỏi vi nhũ tương. Vi nhũ tương bào 
chế theo công thức tối ưu giải phóng được khoảng 25% dược chất sau 6 giờ. 

* Từ khoá: Natri diclofenac; Vi nhũ tương; Dùng qua da; Tối ưu hóa. 

 

FORMULATION OPTIMIZATION OF DICLOFENAC SODIUM 
MICROEMULSIONS FOR TOPICAL USE 

 

SUMMARY 
Diclofenac sodium microemulsions were prepared from water and oil phase, surfactants, cosurfactants 

and percutaneous penetration enhancer. Formulations of microemulsions were optimized on the basis 
of the classical experimental design and artificial neural network principles. As model formulations, 
13 kinds of microemulsions were prepared. The amounts of components were selected as independent 
variables. The percentages of diclofenac sodium released at 1, 2, 3, 4, 5 and 6 hours were considered 
as dependent variables. The changes in the amounts of all components influenced significantly release 
rates of diclofenac sodium from microemulsions. The microemulsion prepared according to optimized 
formula released about 25% of drug content after 6 hours. 

* Key words: Diclofenac sodium; Microemulsion; Topical use; Optimization. 
 

Đặt vấn đề 
 

Diclofenac là một dẫn chất của axit 
phenylacetic acid, thuộc nhóm chống viêm 
không steroid (NSAID). Nó được sử dụng 
chủ yếu dưới dạng muối natri, có tác dụng 
giảm đau, chống viêm trong các trường hợp: 
viêm cơ, bệnh thấp khớp, bệnh viêm khớp 
 

mạn tính, bệnh cứng khớp, rối loạn khớp 

như viêm túi thanh mạc, viêm gân; giảm 

đau ở các mô mềm như bong gân, căng cơ; 

và giảm đau trong các trường hợp khác như 

đau dây thần kinh, bệnh gót, đau bụng kinh, 

chứng đau nửa đầu và được dùng trong một 

số trường hợp phẫu thuật. 

* Đại học Dược Hà Nội 
** Bệnh viện TWQĐ 108 
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Vi nhũ tương là một cấu trúc trong suốt, ổn 
định được tạo nên bởi các thành phần dầu, 
nước, chất diện hoạt và đôi khi có thêm chất 
đồng diện hoạt. Các nghiên cứu về vi nhũ 
tương dùng qua da đã chỉ ra rằng vi nhũ 
tương cải thiện khả năng giải phóng và   

hấp thu dược chất của da [2, 4, 5, 6, 8]. ở 
Việt Nam, vi nhũ tương và ứng dụng của nó 
trong các dạng thuốc hầu như chưa được 
nghiên cứu. Do vậy, mục tiêu của nghiên 
cứu này là sử dụng mô hình thiết kế thí 
nghiệm truyền thống và mạng neuron nhân 
tạo để phân tích ảnh hưởng của các thành 
phần và tối ưu hóa công thức vi nhũ tương 
natri diclofenac dùng qua da nhằm cải thiện 
khả năng giải phóng dược chất. 

 

Nguyên liệu và phương pháp 
nghiên cứu 

1. Nguyên liệu nghiên cứu. 

Natri diclofenac (USP 28), Tween 80 
(USP 28), Span 80 (USP 28), dimethyl 
sulfoxyd - DMSO (tiêu chuẩn nhà sản xuất), 
alcol isopropylic (BP 2007), dầu đậu tương 
(tiêu chuẩn nhà sản xuất). 

2. Phương pháp nghiên cứu. 

* Phương pháp bào chế vi nhũ tương: 

Hòa tan Span 80 trong dầu đậu tương. 
Natri diclofenac, Tween 80 được hòa tan trong 
nước. Trộn pha dầu và pha nước với nhau. 
Sau đó, thêm chất đồng diện hoạt (alcol 
isopropylic) và chất làm tăng hấp thu (DMSO). 
Khuấy trộn cho tới khi tạo thành vi nhũ tương 
trong suốt. Tất cả các công thức đều chứa 
1% (khối l−îng/khèi lượng) natri diclofenac. 

* Định lượng natri diclofenac trong vi nhũ 
tương: 

Xác định hàm lượng natri diclofenac trong 
vi nhũ tương bằng phương pháp sắc ký lỏng 
hiệu năng cao. Hệ thống sắc ký bao gồm 
(a) cét nucleosil C8 (25 cm ± 4,6 cm, 5 µm); 

pha động là hỗn hợp 34 thể tích của dung 
dịch đồng thể tích của acid phosphoric 1% 
(kl/tt) và natri dihydrophosphat 0,16% (kl/tt) 
điều chỉnh pH đến 2,5 và 66 thể tích methanol. 
Tốc độ dòng 1 ml/phút; (c) detector tử ngoại 
đặt ở bước sóng 254 nm. 

* Đánh giá mức độ giải phóng dược chất: 

Đánh giá mức độ giải phóng dược chất 
bằng cách sử dụng hệ thống bình khuếch 
tán thụ động Franck (diện tích khuếch tán 
3,14 cm2), với màng thân nước polysulfon 
(Tuffrynđ; 0,45 µm). Đặt màng vào giữa ngăn 
cho và ngăn nhận. Môi trường khuếch tán 
trong ngăn nhận là 7 ml dung dịch đệm 
phosphat pH 7,4, luôn duy trì ở nhiệt độ 
32,0 ± 0,50C bằng hệ thống điều nhiệt. 
Đồng thời luôn khuấy với tốc độ 400 
vòng/phút. Ngăn cho chứa 0,35 g mẫu thử. 
Hút 0,5 ml dung dịch mẫu ở khoảng giữa 
của ngăn nhận và sau đó bổ sung lại ngăn 
nhận 0,5 ml môi trường khuếch tán. Mẫu lấy 
ra đem phân tích ngay bằng hệ thống sắc 
ký lỏng hiệu năng cao. 

* Thiết kế thí nghiệm: 

Mô hình thiết kế thí nghiệm truyền thống 
và mạng neuron nhân tạo được sử dụng làm 
công cụ để xác định mức độ ảnh hưởng của 
các tá dược tới tỷ lệ giải phóng natri diclofenac 
và thiết kế công thức tối ưu. Sử dụng phần 
mềm MODDE 5.0 (Umetrics Inc., Mỹ) và 
INFORM 3.2 (Intelligensys  Ltd., Anh). 

 

Kết quả nghiên cứu và                            
bàn luận 

1. Xây dựng công thức thực nghiệm. 

Trong các nghiên cứu sơ bộ, giản đồ pha 
ở 250C được xây dựng với tỷ lệ thay đổi của 
pha dầu, chất diện hoạt/chất đồng diện 
hoạt, nước. Từ đó xác định công thức vi nhũ 
tương với các thành phần cơ bản: natri 
diclofenac 1% (kl/kl), Tween 80, Span 80, 



alcol isopropylic, nước DMSO và dầu đậu 
tương (vừa đủ 100% kl/kl).  

* Các biến độc lập: 

Span 80: 40 - 46%; Tween 80: 8 - 10%; 
alcol isopropylic: 12 - 14%; nước: 5%; DMSO: 
6 - 10%; dầu đậu tương: vừa đủ 100%. 

Các biến phụ thuộc là phần trăm natri 
diclofenac được giải phóng sau 1, 2, 3, 4, 5 và 
6 giờ. Bảng thiết kế do Modde 5.0 gồm 13 thí 
nghiệm, sau đó thực hiện các thí nghiệm. Phân 
tích kết quả bằng mạng neuron nhân tạo 
(tích hợp trong INFORM 3.2) nhằm đánh giá 
ảnh hưởng của các biến độc lập tới biến phụ 
thuộc và tối ưu hóa công thức vi nhũ tương 
theo phần trăm giải phóng dược chất cao nhất. 

2. Kết quả và phân tích các yếu tố ảnh 
hưởng. 

Vi nhũ tương được bào chế theo phương 
pháp đã mô tả. Tất cả các mẫu đều ổn định ở 
nhiệt độ phòng ít nhất 3 tháng không có tách.  

 
 

Hình 1: ảnh hưởng của Span 80 và Tween 
80 tới mức độ giải phóng dược chất từ vi nhũ 
tương (alcol isopropylic = 13%; DMSO = 9%). 

Mức độ giải phóng dược chất giảm nếu 
tăng tỷ lệ Tween 80 và Span 80, có thể do 
khi tăng tỷ lệ Tween 80 và Span 80, độ nhớt 

của vi nhũ tương tăng lên làm chậm tốc độ 
khuếch tán dược chất ra khỏi hệ.  

 

 

% Dược chất giải 
phóng sau 3 giờ 

Tween 80 (%)

Dầu đậu tương (%)
 

  

Hình 2: ảnh hưởng của dầu đậu tương và 
Tween 80 tới mức độ giải phóng dược chất từ vi 
nhũ tương (alcol isopropylic = 13%; DMSO = 9%). 

 

Khi tỷ lệ dầu đậu tương tăng 16 - 20%, tỷ 
lệ giải phóng dược chất tăng nhanh. Nhưng 
tiếp tục tăng dầu đậu tương 20 - 26%, tỷ lệ 
giải phóng dược chất không tăng.          

% Dược chất giải 
phóng sau 3 giờ 

% Dược chất giải 
phóng sau 3 giờ 

Span 80 (%) 
Tween 80 (%)

Hìn
tới 
t−¬
DMSO (%)  
A  
 

h 3: ảnh hưởng của DMSO 
mức độ giải phóng dược
ng (Tween 80 = 9%; Span
 lcol isopropylic (%)
và alcol isopropylic 
 chất từ vi nhũ 

 80 = 43%). 



Mức độ giải phóng dược chất tăng theo 

tỷ lệ DMSO tăng, có thể do DMSO làm tăng 

khả năng phân tán của natri diclofenac trong 

vi nhũ tương. Trái lại, tỷ lệ alcol isopropylic 

tăng lại làm giảm mức độ giải phóng dược chất. 

3. Công thức tối ưu của vi nhũ tương. 

Công thức vi nhũ tương được thiết kế tối 

ưu sao cho phần trăm giải phóng natri 

diclofenac cao nhất sau 1, 2, 3, 4, 5, 6 giờ. 

Với sự trợ giúp của phần mềm INFORM 3.2, 

công thức tối ưu xác định như sau: natri 

diclofenac: 1,00%; dầu đậu tương: 15,26%; 

Tween 80: 10,58 %; Span 80: 45,12%; alcol 

isopropylic: 13,68%; nước: 5,0%; DMSO: 9,36%. 
 

Bảng 1: Phầm trăm dược chất giải phóng từ vi nhũ tương bào chế theo công thức tối ưu 
(n = 3). 

 

Thời gian (giờ) Phần trăm dược chất 
được giải phóng 1 2 3 4 5 6 

Theo công thức tối ưu 6,59 11,79 18,51 21,35 22,63 25,08 

Theo dự đoán của INFORM 9,91 14,45 17,57 20,90 24,13 26,03 
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Hình 4: So sánh mức độ giải phóng dược chất từ vi nhũ tương được chế theo công thức          

tối ưu (n = 3) và giá trị dự đoán bằng phần mềm INFORM 3.2. 

 

Thuốc được giải phóng chậm từ vi nhũ 

tương. Sau 6 giờ, hệ chỉ giải phóng tối đa 

25%. Điều này có thể do vi nhũ tương là loại 

nước/dầu, nhưng màng phân tán và môi trường 

phân tán lại thân nước. Giá trị dự đoán bằng 

phần mềm INFORM 3.2 gần giống với thực tế. 



Kết luận 
 

Khối lượng và các loại thành phần tham gia cấu trúc vi nhũ tương đều ảnh hưởng tới tỷ lệ 
giải phóng của natri diclofenac ra khỏi nhũ tương. Công thức vi nhũ tương được tối ưu hoá 
cho phần trăm natri diclofenac giải phóng cao nhất phù hợp với thiết kế của phần mềm. 
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